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3. ngành dương xỉ __ polypodiophyta 

 
101. Polypodiaceae __ Họ dương xỉ 

440. Tên khoa học: Drynaria bonii C. Chr.  
Tên Việt Nam: Tắc kè đá, Co tạng tã, Cốt toái bổ. 
Họ Polypodiaceae __ Dương xỉ 
Phân hạng: VU A1a,c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài có khu phân bố rộng, song thường xuyên bị khai thác, hơn nữa do nạn 
phá rừng, làm thu hẹp khu phân bố. Trữ lượng cá thể giảm sút nhanh. Hiện nay rất hiếm. 
Phân bố: 
- Trong nước: Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hoà Bình, 
Ninh Bình, Hà Tây, Hà Tĩnh, Bình Định (Vĩnh Thạnh). 
- Thế giới: Trung Quốc, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 102; SMP, 1: 305; TĐCT: 1099. 
 
441. Tên khoa học: Drynaria fortunei (Kuntze ex Mett.) J. Smith, 1857.  
Synonym: Polypodium fortunei Kuntze ex Mett. 
Tên Việt Nam: Cốt toái bổ, Bổ cốt toái, Co ín tã (Tày), Co tạng tã, Hộc huyết, Ráng bay, Tắc 
kè đá. 
Họ Polypodiaceae __ Dương xỉ 
Phân hạng: EN A1,c,d 
Cơ sở phân hạng: Ước tính diện tích nơi cư trú < 2000km2 và tổng diện tích khu phân bố 
< 20.000km2. Bị khai thác liên tục trên 40 năm nay. Độ gặp (và trữ lượng) đã trở nên hiếm 
rõ rệt. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu (Phong Thổ), Lào Cai (Sa Pa), Hà Giang (Quản Bạ), Cao Bằng 
(Quảng Hoà, Hà Quảng, Trùng Khánh), Lạng Sơn (Tràng Định, Bắc Sơn, Chi Lăng, Văn 
Quan), Tuyên Quang, Hà Tây (Ba Vì), Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Thanh Hoá (Cẩm Thuỷ), Hoà 
Bình (Mai Châu), Nghệ An (Kỳ Sơn). 
- Thế giới: Trung Quốc, Lào. 
Tài liệu dẫn: CCVN, 1: 102; SĐVN: 420; SMP, 1: 306; TCDL, 6(4): 97; TĐCT: 313. 


